TUẦN 11
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
Toán (TIẾT 52)
PHÉP TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC tiêu . Giúp HS:

1.Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép trừ hai số thập phân.

2.Kĩ năng:

- Áp dụng phép trừ hai số thập phân để giải các bài toán có liên quan.

3.Thái độ: Ham thích học toán

II. CHUẨN BỊ

1.GV:- Bảng phụ chép sẵn nội dung bài tập 2;3 trong bài

2.HS: - SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 

B. BÀI CŨ  
- Gọi1HS lên bảng làm bài tập 1 SGK, 1HS cùng cả lớp thực hiện tình bằng cách thuận tiện nhất biểu thức:

 4,68 + 6,03 + 3,97

- Gọi 2 HS Phát biểu tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân

- Nhận xét, cho điểm

C. bài mới
1. Giới thiệu bài 

- Trong tiết học hôm nay các em sẽ học cách thực hiện phép trừ hai số thập phân và giải các bài toán có liên quan đến trừ hai số thập phân.
2. Hướng dẫn thực hiện phép trừ hai số thập phân 
a) VÝ dô 1

- GV nêu bài toán : Đư​ờng gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

- GV hỏi : Để tính đ​ược độ dài đoạn thẳng BC chúng ta phải làm thế nào ?

- GV yêu cầu : Hãy đọc phép tính đó.

- GV nêu : 4,29 -1,84 chính là một phép trừ hai số thập phân.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ để tìm cách thực hiện 4,29m – 1,84m.

- GV gọi HS nêu cách tính tr​ước lớp.

- GV nhận xét cách tính của HS, sau đó hỏi lại : Vậy 4,29 trừ đi 1,84 bằng bao nhiêu ?

- GV nêu : Trong bài toán trên để tìm kết quả phép trừ   4,29m - 1,84m = 2,45m

 các em phải chuyển từ đơn vị mét thành xăng-ti-mét để thực hiện phép trừ với số tự nhiên, sau đó lại đổi kết quả từ đơn vị xăng-ti-mét  thành đơn vị mét. Làm  nh​ư vậy không thuận tiện và mất thời gian, vì thế ng​ười ta nghĩ ra cách đặt tính và tính.

- GV yêu cầu : Việc đặt tính và thực hiện phép trừ hai số thập phân cũng tương tự nh​ư cách đặt tính và thực hiện phép cộng hai số thập phân. Các em hãy cùng đặt tính và thực hiện phép tính.

- GV cho HS có cách tính đúng trình bày cách tính tr​ước lớp.
	1’

4’

1’

14’


	-Hát
 4,68 + 6,03 + 3,97

   = 4,68 + (6,03 + 3,97)  

   = 4,68 + 10 

     =14,68        

- Phát biểu tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
- HS  lắng nghe

-Nhắc lại đầu bài

- HS nghe và tự phân tích đề bài toán.

- Chúng ta phải lấy độ dài đ​ường gấp khúc ABC trừ đi độ dài đoạn thẳng AB.

- 1 HS nêu : Phép trừ 4,29 – 1,84

- HS trao đổi với nhau và tính.

- 1 HS khá nêu : 

4,29m = 429 cm

1,84m = 184 cm

      Độ dài đoạn thẳng BC là :

              429 - 184 = 245 (cm)

                         245cm = 2,4m

- HS nêu : 4,29 - 1,84 = 2,45

- 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi và cùng đặt tính để thực hiện phép tính.

- 1 HS lên bảng vừa đặt tính vừa giải thích cách đặt tính và thực hiện tính.

	4,29           * Đặt tính sao cho hai dấu phẩy 

  -                        thẳng cột, các chữ số ở cùng một

     1,84               hàng thẳng hàng với nhau.

     2,45            * Trừ nh​ư trừ các số tự nhiên. 

                        * Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột

                        với các dấu phẩy của SBTvµ số trừ.
	


	+ Cách đặt tính cho kết quả nh​ư nào so với cách đổi đơn vị thành xăng-ti-mét 

- GV yêu cầu  HS so sánh hai phép trừ :

                   429                  4,29

                   184                  1,84

                  245                   2,45

- GV hỏi tiếp : em có nhận xét gì về các dấu phẩy của số bị trừ, số trừ và dấu phẩy ở hiệu trong phép tính trừ hai số thập phân.

b) Ví dụ 2

- GV nêu ví dụ : Đặt tính rồi tính

                                45,8 - 19,26

- GV hỏi : Em có nhận xét gì về số các chữ với số các chữ số ở phần thập phân của số trừ ?

+ Hãy tìm cách làm cho các số ở phần thập phân của số trừ bằng số các chữ số phần thập phân của số trừ mà giá trị của số bị trừ không thay đổi.

- GV nêu : Coi 45,8 là 45,80 em hãy đặt tính và thực hiện 45,80 - 19,26

- GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của mình.

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

3.Ghi nhớ 

- GV hỏi : Qua hai ví dụ , bạn nào có thể nêu cách thực hiện phép trừ hai số thập phân ?

- GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK và yêu cầu HS đọc thuộc luôn tại lớp.

- GV yêu cầu HS đọc phần chú ý.

4.Luyện tập
Bài 1: Tính
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu HS nêu rõ cách thực hiện tính của mình.

- GV nhận xét và cho điểm từng HS.

Bài 2. Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3 
- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Cho 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một cách, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài, cho HS nêu các cách làm khác nhau, sau đó nhận xét và cho điểm HS.


	2’

5’

6’

7’
	+ Kết quả phép trừ là 2,45m.

- HS so sánh và nêu :

* Giống nhau về cách đặt tính  và cách thực hiện trừ.

* Khác nhau ở chỗ một phép tính có dấu phẩy,  một phép tính không có dấu phẩy.

- Trong phép tính trừ hai số thập phân có dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với nhau.

- HS nghe và  nêu yêu cầu.

+ Số các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ  ít hơn so với các chữ số ở phần thập phân của số trừ.

+ Ta viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của số bị trừ.

- 1 HS lên bảng, HS cả lớp đặt tính và tính vào giấy nháp :

                             45,80

                           - 19,26

                             26,54       

- HS nêu : Viết 45,80 rồi viết 19,26 d​ới 45,80 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số  ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

* Thực hiện phép trừ như​ trừ các số tự nhiên.

* Viết dấu phẩy vào hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

- Một số HS nêu trư​ớc lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.

-1HS đọc đề bài và

-Lớp tự làm bài.

68,4         46,80                                   25,7           9,34    

42,7         37,4 6                                                                 

- HS đọc đề bài và tự làm bài.

*Kết quả:

a) 41,7

b) 4,44
- 1 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

                          Bài giải

* Cách 1:

         *Bài giải:

Số kg đường lấy ra tất cả là:

10,5 +8 = 18,25 (kg)

Số kg đường còn lại trong thùng là:

28,75 - 18,5 = 10,25 (kg)

                  Đáp số: 10,25kg
* Cách 2:  HS tự nêu


D. Củng cố, dặn dò (2’)

+ Muốn trừ hai số thập phân ta làm ntn ?

- GV tổng kết tiết học. Dặn HS về là bài tập, chuẩn bị bài sau.

*Rút kinh nghiệm
...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________                           
Chính tả (TIẾT 11)
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(GDBVMTB,Đ: mức độ tích hợp liên hệ)
I. MỤC tiêu 

    1.Kiến thức:
- Nghe – viết chính xác, đẹp một đoạn trong Luật Bảo vệ môi trường.

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt âm đầu l /n hoặc âm cuối n / ng.

   2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp.
   3.Thái độ: 
- Gd HS ý thức bảo vệ môi trường ở địa phương và môi trường biển, đảo nói riêng.

- Gd ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. CHUẨN BỊ
 GV:- Giấy khổ to, bút dạ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
 B. BÀI CŨ 

- Nhận xét bài viết trước của học sinh.
C. bài mới
1. Giới thiệu bài 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

2. Hướng dẫn nghe – viết chính tả 

- Gäi 2HS đọc đoạn luật.

+ Điều 3, khoản 3 trong luật bảo vệ môi trường có nội dung gì ?

- Cho HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Yêu cầu HS luyện đọc và viết các từ vừa tìm được.

- Gv nhắc nhở hs về tư thế ngồi, cách cầm bút , đặt vở trước khi viết.
- GV đọc 

- Soát lỗi, chấm bài.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả 

Bài 2a 

- Gäi 1HS đọc yêu cầu.

-Cho  HS làm bài trong nhóm. 1nhóm làm bài vào giấy khổ to, dán bảng, đọc bài.

- Các nhóm khác NX, bổ sung.

- Yêu cầu HS viết vào vở.
	1’

3’

1’

20’

15’
	- Hát

- HS  lắng nghe

-Nhắc lại đầu bài
+ Điều 3, khoản 3 trong Luật bảo vệ môi trường nói về hoạt động bảo vệ môi trường, giải thích thế nào là hoạt động bảo vệ môi trường.

- môi trường, phòng ngừa, ứng phó, suy thoái, tiết kiệm, thiên nhiên,…

- Hs thực hiện ngồi , cầm bút đặt vở  đúng.

– HS viết bài.

Bài 2a

-1HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài trong nhóm. 1nhóm làm bài vào giấy khổ to, dán bảng, đọc bài.

- Các nhóm khác NX, bổ sung.




	Lắm – nắm
	Lấm – nấm
	Lương - nương
	Lửa – nửa

	thích lắm – cơm nắm

quá lắm – nắm tay

lắm điều – nắm cơm

lắm lời – nắm tóc
	Lấm tấm – cái nấm

Lấm lem – nấm rơm

Lấm bùn – nấm đất

Lấm mực – nấm đầu
	Lương thiện – nương rẫy

Lương tâm – vạt nương

Lương thiện – cô nương

Lương thực – nương tay

Lương bổng – nương dâu
	Đốt lửa – một nửa

Ngọn lửa – nửa vời

Lửa đạn – nửa đời

Lửa trại – nửa đường

	d Bài 3

a) Gäi 1HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS chơi trò chơi “Thi tiếp sức”.

- GV tổng kết cuộc thi.

- NX các từ đúng.


	Bài 3
- 1HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS chơi trò chơi “Thi tiếp sức”.
a) n: na ná, nai nịt, nài nỉ, nao nao, nao nức, náo nức, não nuột, nắc nẻ, nắc nỏm, nắn nót, no nê, năng nổ, nao núng, nỉ non, nằng nặc, nôn nao, nết na, nắng nôi, nặng nề,…


D. Củng cố, dặn dò (2’)

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về hoàn thành BT2a. Chuẩn bị bài sau.
*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
Luyện từ và câu(Tiết 21)
                                             Đại từ xưng hô
I. Mục đích, yêu cầu 

1.KT:- Nắm được khái niệm đại từ xưng hô.  

         - Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn; bước đầu biết sử dụg đại từ xưng hô thích hợp trong văn bản ngắn.

2.KN: Dùng đại từ xưng hô

3.TĐ: Bồi dư​ỡng cho HS thói quen dùng từ đúng.

II. Đồ dùng dạy học
1.GV:- Bảng phụ ghi sẵn lời giải bài tập 3.   

2.HS: - VBT Tiếng Việt 5, tập 1.   

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.O§TC

B. Kiểm tra bài cũ :
	1

4
	

	- GV nhận xét kết quả kiểm tra giữa kì phần luyện từ & câu.
	
	- HS chữa bài vào vở bài tập.

	C. Dạy bài mới:
	
	

	1. Giới thiệu bài:( GV nêu MĐYC)
	1
	- HS  lắng nghe

-Nhắc lại đầu bài

	2. Phần nhận xét: 
	
	

	* Bài tập 1: Cho HS đọc yêu cầu.
	5
	- 1 HS đọc yêu cầu.

	-  GV hỏi:
	
	

	+ Đoạn văn có những nhân vật nào?
	
	+ Hơ Bia, cơm và thóc gạo.

	+ Các nhân vật làm gì?
	
	+ Cơm và Hơ Bia đối đáp với nhau.Thóc gạo giận Hơ Bia bỏ vào rừng.

	
	
	- HS suy nghĩ phát biểu ý kiến

	- Lời giải:
	
	

	+ Những từ chỉ người nói:chúng tôi, ta.
	
	

	+ Những từ chỉ người nghe:chị, các ngươi.
	
	

	+ Từ chỉ người hay vật mà câu chuyện hướng tới:chúng.
	
	

	- GV: Những từ in đậm trong bài là đại từ xưng hô.
	5
	

	* Bài tập 2: GV nêu yêu cầu bài tập, nhắc HS chú ý tới lời nói của 2 nhân vật. 

- > Cách xưng hô của cơm: tự trọng, lịch sự với người đối thoại.

- > Cách xưng hô của Hơ Bia: kiêu căng, thô lỗ, coi thường người đối thoại.
	
	- HS đọc lời từng nhân vật, nhận xét về thái độ của cơm, sau đó của Hơ Bia.Nối tiếp nhau trả lời.

	- GV chốt về thái độ của từng nhân vật.
	
	

	* Bài tập 3: GV nhắc HS tìm những từ các em thường tự xưng với thầy cô, bố mẹ, anh chị em, bạn bè. 


	2
	- HS hoạt động nhóm.Các nhóm thảo luận rồi trình bày kết quả thảo luận.Cả lớp nhận xét các từ lựa chọn đã phù hợp chưa?

	3. Phần ghi nhớ:
	2
	

	- Cho HS đọc và nhắc lại nội dung ghi nhớ trong SGK.
	
	

	4. Phần luyện tập:
	
	

	* Bài tập1: HD HS cần tìm những câu có đại từ xưng hô, sau đó tìm đại từ xưng hô trong từng câu.
	8
	- HS đọc thầm lại đoạn văn, làm bài tập miệng:

+ Thỏ xưng là ta, gọi rùa là chú em: kiêu căng, coi thường rùa.

+ Rùa xưng là tôi, gọi thỏ là anh: tự trọng, lịch sự với thỏ.

	* Bài tập 2: Cho HS đọc thầm đoạn văn.
	9
	

	- Đoạn văn có những nhân vật nào?
	
	- 1 HS trả lời.

	
	
	- Cả lớp suy nghĩ trả lời, phát biểu ý kiến.

	- GV ghi lời giải đúng vào ô trống trong trên tờ phiếu đã viết sẵn những câu quan trọng của bài văn.
	
	- 1,2 HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền đủ các đại từ xưng hô.

	
	
	- Cả lớp sửa lại bài theo lời giải đúng.

	Lời giải đúng:1-Tôi,  2-Tôi,  3- Nó,  4 -Tôi, 

5 -Nó,  6- Chúng ta.
	
	

	D. Củng cố, dặn dò(2p)

- HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong bài.

- 1 HS nhắc lại.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS nhớ kiến thức đã học về đại từ xưng hô để biết lựa chọn, sử dụng từ chính xác, hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

Chiều  


 Thực hành tiếng việt 

Tiết 1 – tuần 10
I. Mục tiêu
- KT: Rèn đọc hiểu bài văn “Chiều xuân”
        - Củng cố kiến thức về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ trái nghĩa.

 - KN: HS phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. HS có kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm

          Dựa vào bài văn kể lại câu chuyên theo lời kể của mình.

- TĐ: Bồi dưỡng thêm tình yêu thiên nhiên đất nước cho HS.

II. Chuẩn bị: 

- HS: Vở thực hành Tiếng Việt

- GV: Đáp án nội dung các câu hỏi chép bảng phụ

 III. Hoạt động dạy và học:

	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định:  

B. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS nhắc lại khái niệm từ nhiều nghĩa

- GV nhận xét đánh giá điểm và nhận xét ý thức học tập của HS

C. Bài mới

- Hướng dẫn HS làm bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV chấm bài làm của HS ở vở.

- Chữa chung một số lỗi mà HS mắc phải.

Bài 1:

 * Yêu cầu HS đọc diễn cảm bài văn

Bài 2: 

- GV ®ặt câu hái cho YC HS suy nghĩ, làm bài vào vở thực hành 
A. Đọc bài chiều xuân 
1/ Bài thơ tả cảnh chiều xuân ở đâu ? 

2/ Tác giả đã tả cảnh chiều xuân vào lúc thời tiết như thế nào ? 

3/ Bài thơ tả những cảnh gì vào chiều xuân ? 

4/Tác giả tả cảnh theo trình tự như thế nào ? 

5/ Bài thơ gợi cho em cảm giác về một cuộc sống như thế nào ?

6/ Các từ in đậm dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào ? Nối lại cho đúng (theo mẫu)
7/ Điền tiếng có ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong các câu tục ngữ , thành ngữ   


	1’

4’

6’

25’


	- Hát

- 3 HS nhắc lại KN từ nhiều nghĩa

- 3 HS  đọc thành tiếng trước lớp, cả lớp đọc thầm.

- Nhận xét giọng đọc, tốc độ đọc của bạn.
- HS đọc thầm bài văn, tự làm bài tập.

- Vài em nêu kết quả.

- Nhận xét, chữa bài

1/ Bài thơ tả cảnh chiều xuân ở đâu ? 

      A . Ở bên bến sông và  đường đê.

2/ Tác giả đã tả cảnh chiều xuân vào lúc thời tiết như thế nào ? 

    C . Có mưa phùn .

3/ Bài thơ tả những cảnh gì vào chiều xuân ? 

    C.Tả tất cả những sự vật trên .

4/ Tác giả tả cảnh theo trình tự như thế nào ? 

    A . Từ xa đến gần 

5/ Bài thơ gợi cho em cảm giác về một cuộc sống như thế nào ?

    A.Thanh bình, an nhàn , êm ả .

6/ Các từ in đậm dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào ? Nối lại cho đúng (theo mẫu)

-HS nối
7/ Điền tiếng có ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong các câu tục ngữ , thành ngữ sau :  

 a.Uống nước nhớ nguồn

 b.Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con

 c.Lên ngược về xuôi. 




D. Củng cố, dặn dò: (4’)

- Nhận xét giờ học

- HS nhắc lại bài, về nhà ôn lại bài.

IV. Rút kinh nghiệm

                 …………………………………………………………………………………………………..

                         ………………………………………………………………………………………………….

________________________________________
Thực hành toán
Tiết 1 – tuần 10
I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức về cộng hai số thập phân

II. Đồ dùng:

- VBT thực hành

III.Các hoạt động dạy học.

  1. Kiểm tra bài cũ:              2’
- Muốn cộng 2 số thập phân ta làm thế nào?

 2. Hướng dẫn luyện tập:

 Bài 1: (12’).  Đặt tính rồi tính

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cho hs làm bài rồi lên bảng chữa bài.
	a.           
	+
	52,18
	b
	+
	  7,26

	
	
	  4,97
	
	
	15,92

	
	
	57,15
	
	
	23,18

	c.           
	+
	47,36
	d
	+
	257

	
	
	18,7
	
	
	  51,8

	
	
	66,06
	
	
	308,8


Bài 2:  (10’). Viết dố thích hợp vào chỗ trống

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cho hs làm bài rồi lên bảng chữa bài.

	Số hạng
	35,29
	52,18
	24,45

	Số hạng
	6,01
	4,97
	18

	Tổng
	41,3
	57,15
	42,45


Bài 3: (12’)
- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cho hs làm bài rồi lên bảng chữa bài.

	   a
	+
	148,6
	Thử lại
	+
	  93,78

	
	
	  93,78
	
	
	148,6

	
	
	242,38
	
	
	242,38

	   b.
	+
	  84,37
	Thử lại
	+
	513

	
	
	513
	
	
	  84,37

	
	
	597,37
	
	
	597,37


C.Củng cố dặn dò:3’
- Nhận xét giờ học, dặn học sinh về nhà ôn cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

IV. Rút kinh nghiệm:

  ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

_________________________________
            
ÔN TOÁN

LUYỆN TẬP TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN.

I.Mục tiêu

 - Củng cố cho học sinh những kiến thức về trừ hai số thập phân.

 - Rèn cho học sinh kĩ năng trừ hai số thập phân.

 - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Đồ dùng: Vở ôn chiều.

III.Hoạt động dạy học:

 1.Kiểm tra bài cũ (5’)HS nhắc lại cách trừ hai số thập phân.

  a.        78,2 – 24,6 = 53,6

          b.             5,12 - 1.67 = 3,45

 2.Hướng dẫn làm bài tập:

	Hoạt động dạy
	tg
	Hoạt động học

	Bài tập 1: Đặt tính rồi tính.

 a. 70,6 - 26,8      
b. 273,05 - 90,27 
c. 81 - 8,89
    
  d. 13,5 - 7,69

Bài tập 2 :Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25




b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54




d) 9,6 –x = 3,2

Bài tập 3 : Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau.

Gà : 1,5kg

Vịt hơn gà : 0,7kg
    9,5kg

Ngỗng : …kg?[image: image1.wmf]

	10’
12’

12’
	Đáp án

  70,6
       273,05
       81

13,5

  26,8
         90,27
        8,89
  7,69
  43,8
       182,78
      72,11
  5,81
a) x + 2,47 = 9,25
              b) x- 6,54 = 7,91

    x             = 9,25 – 2,47           x           = 7,91 +6,54

    x             = 6,78

      x            =  14,45

c) 3,72 + x = 6,54

     d) 9,6 –x = 3,2

                x = 6,54 – 3,72

       x = 9,6 –3,2 

                x =  2,82


       x =  6,4

                              Bài giải:

Khối lượng một con Vịt nặng là :

1,5 + 0,7 = 2,2 (kg)

Cả gà và vịt nặng là:

1,5 + 2,2 = 3,7 (kg)

Khối lượng một con ngỗng nặng là :

9,5 – 3,7 = 5,8 (kg)

     Đáp số : 5,8 kg


C.Củng cố, dặn dò :
   - Giáo viên nhận xét giờ học

   - dặn HS về nhà ôn lại cách trừ hai số thập phân.

*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
Ngày soạn : ……………………
 Ngày giảng: ……………………                                        
Toán  (TIẾT 59 )
                                        LUYỆN TẬP

I. MỤC tiêu . Giúp HS:

1.Kiến thức:

- Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân.

- Biết thực hiện trừ một số cho một tổng.

2.Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng trừ hai số thập phân.

3.Thái độ: 

II. CHUẨN BỊ

 1.GV: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 4a)
 2.HS:  - VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 
 B. BÀI CŨ  
- Gäi 2HS lên bảng làm BT1a, b; BT2a,b – SGK.

- GV chữa bài, ghi điểm cho từng HS.

* Biểu điểm: Mỗi phép tính đúng: 4đ, trình bày đẹp 1đ
C. bài mới
1. Giới thiệu bài 
- Trong tiết học hôm nay chúng ta luyện tập các phép trừ hai số thập phân và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ phân số.

2. Hướng dẫn luyện tập 
Bài 1: Đặt tính rồi tính

- Gäi 1HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho 3HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào VBT.

- Gäi HS NX bài bạn làm trên bảng.

- GVNX, cho điểm HS.

Bài 2: Tìm x

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Gäi 2HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào VBT.

- GV chữa bài, yêu cầu HS nêu rõ cách tìm x của mình.

- GVNX, cho điểm HS.
	1’
5’

1’

7’

10’


	- Hát

-2HS lên bảng làm BT 

*Bài 1:     a)  42,7

                b)  37,46          

*Bài 2      41,7

                4,34
- HS  lắng nghe

-Nhắc lại đầu bài
-1HS đọc yêu cầu bài tập.

-3HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào VBT.

Kết quả: *Kết quả:

a) 38,81

b) 43,73

c) 44,24

d) 47,55                

-1HS đọc yêu cầu bài tập.

*Kết quả: 

a) x = 4,35

c) x = 9,5



Bài 4b a)b(10’)
	a
	B
	c
	a – b – c
	a – (b + c)

	8,9
	2,3
	3,5
	8,9 – 2,3 – 3,5 = 1,1
	8,9 – (2,3 + 3,5) = 1,1

	12,38
	8,3
	2,08
	12,38 – 8,3 – 2,08 = 2
	12,38 – (8,3 + 2,08) = 2

	16,72
	8,4
	3,6
	16,72 – 8,4 – 3,6 = 4,72
	16,72 – (8,4 + 3,6) = 4,72


	- GV h​ướng dẫn HS nhận xét để rút ra quy tắc về trừ một số cho một tổng.

+ Em  hãy so sánh giá trị của hai biểu thức a - b - c và a - (b + c) khi a = 16,8 ; b = 2,4 ; c = 3,6.

+ GV hỏi t​ương tự với 2 trường hợp trên còn lại.

- GV hỏi : Khi thay đổi các chữ  bằng cùng một bộ số thì giá trị của biểu thức a - b - c và a - (b+c) như​ thế nào so với nhau ?

- GV kết luận : Vậy ta có :

                a - b - c = a - (b + c)

- GV : Em đã gặp tr​ường hợp biểu thức a - b - c = a - (b + c) khi học quy tắc nào về phép trừ của số tự nhiên ?

- GV : Hãy nêu quy tắc đó.

- GV : Qua bài toán trên, em hãy cho biết quy tắc này có đúng với các số thập phân không ? Vì sao ?
- GV kết luận : Khi trừ một số thập phân cho một tổng các số thập phân ta có thể lấy số đó trừ đi các số hạng của tổng.
	
	- HS nhận xét theo h​ướng dẫn của GV.

+ Giá trị của biểu thức a - b - c bằng giá trị của biểu thức a - (b+c) và bằng 10,8.

- HS : Giá trị của hai biểu thức luôn bằng nhau.

- HS nêu đó là quy tắc trừ một số cho một tổng.

- 1 HS nêu, cả lớp theo dõi và nhận xét : Khi trừ một số cho một tổng chúng ta có thể lấy số đó trừ đi từng số hạng của tổng.

- HS : Quy tắc này cũng đúng với các số thập phân bất vì khi thay các chữ số a,b,c trong hai biểu thức a - b - c và a - (b+c) bằng cùng một số ta luôn có :

           a- b - c = a - (b+c)




D. Củng cố, dặn dò (3’)

+ Khi trừ một số thập phân cho một tổng các số thập phân ta có thể làm ntn ?

- GVNX tiết học. Dặn HS về làm bài tập, chuẩn bị bài sau.

*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
KỂ CHUYỆN(Tiết 11)
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

I. Mục tiêu: 

 1. Kiến thức: 

-  Dựa vào tranh minh họa và lời chú thích dưới tranh học sinh kể lại nội dung từng đoạn chính yếu của câu chuyện phỏng đoán kết thúc câu chuyện.

 2. Kĩ năng:     

- Tưởng tượng và nêu được kết thúc câu chuyện một cách hợp lí.
  3. Thái độ: 


- Học sinh biết yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

 * GDMT : GD HS không săn bắt các loài động vật trong rừng góp phần BVMT.

II. Đồ dùng: 

 GV: Bộ tranh phóng to trong SGK.

  HS:  Tranh trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

  A. Ổn định tổ chức:                                        1'

  B. Kiểm tra bài cũ                                           5'
- Gọi 2 HS kể chuyện đã nghe đã đọc về bảo vệ thiên nhiên.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

	Hoạt động dạy
	Tg
	Hoạt động học

	C. Bài mới

1. Giới thiệu bài

 Chúng ta đang học chủ điểm Giữ lấy màu xanh, chủ điểm muốn nói với mọi người hãy biết yêu quý, trân trọng thiên nhiên, Câu chuyện Người đi săn và con trai muốn nói với chúng ta điều gì? các em cùng nghe kể lại câu chuyện.

2. Hướng dẫn kể chuyện

a) Giáo viên kể chuyện

- GV kể chuyện lần 1: chậm rãi, thong thả, phân biệt lời của từng nhân vật bộc lộ cảm xúc ở những đoạn tả cảnh thiên nhiên, tả vẻ đẹp của con nai và tâm trạng của người đi săn.

Lưu ý: GV chỉ kể 4 đoạn tương ứng với 4 tranh minh hoạ.

- Giải thích cho HS hiểu: súng kíp là súng trường loại cũ, chế tạo theo phương pháp thủ công, nạp thuốc phóng và đạn từ miệng nòng, gây hoả bằng một kíp kiểu va đập đặt ở cuối nòng.

- GV kể lần 2: Kết hợp chỉ vào tranh minh hoạ.

b) Kể trong nhóm
- Tổ chức cho HS kể chuyện trong nhóm theo hướng dẫn.

- Chia HS thành 3 nhóm.

+ Yêu cầu từng em kể từng đoạn trong nhóm theo tranh.

+ Dự đoán kết thúc của câu chuyện: Người đi săn có bắn được con Nai không? chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

+ Kể lại câu chuyện theo kết thúc mà mình dự đoán.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm để đảm bảo HS nào cũng được kể chuyện, trình bày khả năng phỏng đoán của mình.

c)Kể trước lớp
- Tổ chức cho các nhóm thi kể. GV ghi nhanh kết thúc câu chuyện theo sự phỏng đoán của từng nhóm.

-Yêu cầu HS kể tiếp nối từng đoạn truyện.

- GV kể tiếp đoạn 5.

- Gọi HS kể toàn truyện. GV khuyến khích HS dưới lớp đưa ra câu hỏi cho bạn kể:

+ Tại sao người đi săn muốn bắn con Nai?

+ Tại sao dòng suối, cây trám đến khuyên người đi săn đừng bắn con Nai?

+ Vì sao người đi săn không bắn con Nai?

+ Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

- Nhận xét HS kể chuyện, trả lời câu hỏi và cho điểm từng HS.
	1'

7'

5'

15'
	- HS nghe

- HS lắng nghe GV kể

- 3 nhóm cùng hoạt động theo hướng dẫn của GV

- Ví dụ về kết thúc câu chuyện: Con nai đẹp quá. Người đi săn bỏ súng xuống, lặng lẽ ngồi yên ngắm...

-HS trong nhóm thi kể tiếp nối từng đoạn chuyện.

- HS của 3 nhóm tham gia kể tiếp nôi từng đoạn.

- Lắng nghe,

- 3 HS thi kể.

-...thịt nai ngon lắm.

- ...muông thú trong rừng và cây cỏ trong rừng là bạn ta.

- Vì con nai đẹp quá.

- Câu chuyện muốn nói với chúng ta hãy biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài vật quý. Đừng phá huỷ vẻ đẹp của thiên nhiên.




D. Củng cố - dặn dò                                        3'

- Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

- Nhận xét kết luận về ý nghiã câu chuyện

- Nhận xét tiết học.

- Dặn  HS về nhà kể chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị một câu chuyện em được nghe, được đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

   _______________________________________          
              Tập đọc (Tiết 22)
 Ôn tập 
I. Mục tiêu

1.Kiến thức:


- Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu( HS trả lời1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc).


- Yêu cầu về đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học trong 9 tuần đầu của sách tiếng việt 5, tập 1( phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ/ phút; Biết ngừng nghỉ sau dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).

2.Kĩ năng: 

- Đọc đúng tốc độ và đọc được diễn cảm các bài văn, bài thơ đã học từ tuần1 đến tuần9. Hiểu và trình bày được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- Lập được bảng thống kê các bài tập đọc đã họcbtừ tuần 1 đến tuần 9 chính xác, đầy đủ nội dung (theo các cột mục của bảng).

3.Thái độ: Học tập nghiêm túc, ý thức hợp tác cùng các bạn khi học nhóm.

III. Đồ dùng dạy học

1.GV:- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong 9 tuần học, để HS bốc thăm.

     - Phiếu giao việc cho bài tập 2.

2.HS: Sgk

IV. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.ổn định tổ chức: 

B.Kiểm tra bài cũ:

 -  Gọi HS đọc bài Đất Cà Mau. 

 - GV đặt các câu hỏi 1,2,3ở SGK và nội dung của bài yêu cầu HS trả lời.

C.Bài mới   

            1. Giới thiệu bài

 - GV giới thiệu nội dung học tập của tuần 10: Ôn tập củng cố kiến thức 2.                            

 - Kiểm tra kết quả học môn tiếng việt của HS trong 9 tuần đầu học kì I.

 - Giới thiệu mục đích, yêu cầu của t.1. 
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.

    - GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học. HS nào đọc không đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
3.Lập bảng thống kê các bàtập đọc đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 – 9

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV phát phiếu thảo luận.

- Cho HS thảo luận nhóm (chia lớp làm 2 nhóm).

- Mời đại diện nhóm trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- Mời 2 HS đọc lại .
	1’

5’

1’

15’

15’


	- Hát

- 2;3 HS HS đọc bài Đất Cà Mau: - Trả lời các câu hỏi 1,2,3 ở SGK và nội dung của bài.

-HS lắng nghe

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1-2 phút).

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

-Kết hợp trả lời câu hỏi ghi trong phiếu

- HS thảo luận nhóm theo ND phiếu học tập.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận theo bảng thống kê mạnh dạn tự tin.

- HS khác NX ý kiến của các bạn cũng cần mạnh dạn tự tin do nắm chắc kiến thức và YC của bài tập.


Lập bảng thống kê các bài tập đọc đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau:

	Chủ điểm
	    Tên bài
	      Tác giả
	                     Nội dung

	Việt Nam tổ quốc em
	
	
	

	Cánh chim hoà bình
	
	
	

	
	
	
	

	Con người với thiên nhiên
	
	
	

	
	
	
	


D.Củng cố, dặn dò (3p)

     - GV nhận xét giờ học.

     - Dặn HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt về nhà tiếp tục luyện đọc để giờ sau tiếp tục kiểm tra.

*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
Khoa học (Tiết 21)

Ôn tập : Con người và sức khoẻ (Tiếp theo)
I. Mục tiêu 

1.KT: Sau bài học, HS có khả năng:

   - Xác định gđ tuổi dậy thì trên sơ đồ  sự phát triển con ng​ười kể  từ lúc mới sinh.

   - Vẽ hoặc viết sơ đồ phòng tránh: bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS.

   - Vẽ tranh tuyên truyền phòng bệnh đã học.

2.KN: Phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS.

3.TĐ: GD…ý thức bảo vệ sức khoẻ.

II. Đồ dùng dạy -  học :
1.GV:- Các sơ đồ SGK tr. 42; 43.         
          - Giấy khổ to và bút dạ đủ dùng trong nhóm.

2.HS: Sgk

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.O§TC

B. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng nêu cách phong tránh bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não.
	1

5


	- 3 HS trình bày.
- Lớp kiểm tra chéo vở BTKH

	C. Bài mới

1.Giới thiệu bài

+ Theo em, cái gì quý nhất?

2.Hoạt động 
	1


	- 2HS nêu: Sức khoẻ…



	* Hoạt động 3: Thực hành vẽ tranh vận động.
	25


	-HS thực hành vẽ tranh vận động.

	 GV nêu: Quan sát hình 2; 3 tr. 44- SGK, thảo luận về nội dung của từng hình . Từ đó đề xuất nội dung tranh của nhóm mình và phân công nhau cùng vẽ.            
- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình.

- NX
	
	- Mỗi HS làm theo yêu cầu rồi nhận xét bài của nhau.(Về dọn vệ sinh nơi ở, không vứt rác bữa bãi....)
- Chọn những bức tranh đẹp nhất lên báo cáo, thuyết trình với lớp.

	D. Củng cố, dặn dò(2p)
	

	- GV nhắc lại nội dung bài học.
- Dặn dò HS những kiến thức quan trọng của chương : “Con người và sức khoẻ”.  


*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

   _______________________________________          
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
Toán (TIẾT 54)
LUYỆN TẬP CHUNG

I . MỤC tiêu :Giúp HS củng cố về:

1.Kiến thức:
- Kĩ năng cộng, trừ hai số thập phân.

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ với các số thập phân.

2.Kĩ năng:
- Sử dụng các tính chất đã học của phép cộng, phép trừ để tính giá trị của biểu thức số theo cách thuận tiện.

- Giải bài toán có liên quan đến phép cộng và phép trừ các số thập phân.
3.Thái độ: Tính toán cẩn thận và chính xác
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 
B. bài cũ  
- 2HS lên bảng chữa BT2 – SGK.

- GV chữa bài, cho điểm HS.

* Mỗi phép tính đúng: 4đ, trình bày 1đ.

- nêu cách tìm thành phần x trong từng phép tính
C. bài mới
1. Giới thiệu bài 
- GV nêu mục tiêu tiết học
2. Hướng dẫn luyện tập 
Bài 1: Đặt tính rồi tính

- Gäi 1HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho 3HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- Gọi HSNX bài làm của bạn trên bảng.

- GVNX và cho điểm HS.

+ Nêu cách thực hiện đặt tính và cách tính.

Bài 2:  Tìm x

+ Bài tập yêu cầu làm gì ?

- Gäi 2HS lên bảng làm bài bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- GV  chữa bài, yêu cầu HS nêu rõ cách tìm x của mình.

- GVNX, cho điểm từng HS.

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất 

- Gäi 1HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu 2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- Gäi HS chữa bài của bạn trên bảng.

+ Em đã áp dụng tính chất nào trong bài làm của mình, hãy giải thích rõ cách áp dụng của em.

- GVNX và cho điểm HS.
	1’
5’

1’

5’

10’

10’
	-Hát

*Bài 2 

a) x = 4,35

b) x = 3,34

c) x = 9,5

d) x = 9,5

e) x = 5,4 

- HS  lắng nghe

-Nhắc lại đầu bài

-1HS đọc yêu cầu bài tập.
-3HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

*Kết quả:

a) 822,56

b) 416,08

c) 11,34
- 1HS nêu
- HS làm bài rồi nêu cách tìm.

*Kết quả: 

a) x = 10,9

b) x = 10,9

- 1HS đọc yêu cầu của bài.

- 2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

= (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98 

b) 42,37 – 28,73 – 11, 27

 = 42,37 – ( 28,73 + 11, 27)

 = 42,37 – 40

 = 2,37


D. Củng cố, dặn dò (3’)

- GV  tổng kết tiết học.

- Dặn HS về làm bài tập, chuẩn bị bài: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________
Tập làm văn (Tiết 21)                                                                                                                   Trả bài văn tả cảnh
I . Mục tiêu

1.KT: Giúp HS
  - Biết rút kinh nghiệm về các mặt bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, cách trình bày, chính tả.
 - Có khả năng phát hiện và sửa lỗi trong bài làm của mình.

2.KN: Viết bài tả cảnh

3.TĐ:…có ý thức học hỏi từ bạn để viết được tốt hơn.

II. Đồ dùng dạy - học
1.GV:- Bảng phụ ghi đề bài của tiết tả cảnh (Tiết trước)

2.HS :

III.Các hoạt động dạy – học 
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.O§TC

B.Kiểm tra bài cũ
	1’

	-Hát



	C. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: (GV nêu MĐ, YC của tiết học)

2. Nhận xét về kết quả làm bài của HS:

- GV treo bảng phụ ghi đề bài tiết trước, cho HS đọc.

- GV nhận xét về kết quả bài làm của HS:

a) Nêu nhậnn xét về kết quả làm bài:

  - Những ưu điểm chính:

 + Hầu hết các em đều xác định được yêu cầu của đề bài, viết bài theo đúng bố cục.

 + Diễn đạt tốt điển hình:

 + Chữ viết, cách trình bày đẹp: 

 - Những thiếu sót, hạn chế: dùng từ, đặt câu còn nhiều bạn hạn chế.

b) Thông báo điểm.
	1’
10’

	- HS  lắng nghe

-Nhắc lại đầu bài
- 2-3 HS đọc đề bài.

	3. HD HS chữa bài:
	25’
	

	a) HD chữa lỗi chung
	
	

	- GV chỉ những lỗi đã viết sẵn trên bảng phụ:


	
	- Một số HS lên bảng chữa, cả lớp tự chữa trên giấy nháp.

- HS trao đổi chữa lỗi trên bảng.

	b) HD từng HS chữa lỗi trong bài.
	
	

	- Cho HS đọc lời nhận xét của cô, phát hiện thêm lỗi trong bài, trao đổi bài với bạn để soát lại việc sửa lỗi.

c) HD học tập những đoạn văn hay, bài văn hay.

- GV đọc những đoạn văn hay, bài văn hay, có tính sáng tạo, cho HS trao đổi kinh nghiệm viết văn tả cảnh.

- Mỗi HS chọn một đoạn văn để viết lại cho hay hơn.
	
	- HS viết

- Một số HS đọc lại đoạn văn vừa viết lại.Cả lớp nhận xét.

	D.Củng cố, dặn dò(2p)
	
	

	- GV nhận xét tiết học
	

	- Về nhà chuẩn bị tiết TLV tới: Luyện tập làm đơn.   
	


    *Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________                  
Địa lí (Tiết 11)

Lâm nghiệp và thuỷ sản
(GDBVMTB,Đ: mức độ tích hợp liên hệ)
I. Mục tiêu

1.KT:  Sau bài học, HS có thể:

   - Biết dựa vào sơ đồ, biểu đồ để tìm hiểu về các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản.

   - Biết được các hoạt động chính trong lâm nghiệp, thuỷ sản.
   - Biết nguồn lợi hải sản mà biển mang lại cho con người, khai thác nguồn lợi đó để phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản ở vùng ven biển.
   - Hiểu biết về rừng ngập mặn, giá tri,  khai thác và  bảo vệ rừng ngập mặn.
   - Nêu được tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp thuỷ sản.

2.KN: Quan sát, phân tích số liệu trên bản đồ

3.TĐ:- Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ rừng.
    - GD ý thức: Phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản vùng ven bien biển cần gắn với bảo vệ môi trường biển.

II.ĐỒ dùng dạy- học

1.GV: Bản đồ kinh tế Việt Nam. Một số tranh ảnh về rừng, nuôi trồng thuỷ sản trên

           sông, ven biển, rừng ngập mặn. 
2.HS: Sgk

III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.O§TC

B.Kiểm tra bài cũ: Gọi HS trả lời các câu hỏi :
	1’
5’

	-Hát

- 2 HS lên bảng, HS cả lớp nhận xét, bổ sung.

	- Kể một số loại cây trồng ở nước ta?
	
	

	- Vì sao nước ta có thể trở thành nước

xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới?
	
	

	C. Bài mới:

1.Giới thiệu bài

2.Hoạt động 
	1’

	- HS  lắng nghe

- Nhắc lại đầu bài

	* Hoạt động 1: Các hoạt động của lâm nghiệp.
	10’
	- Hoạt động cả lớp.

	- Theo em ngành lâm nghiệp có những hoạt động gì?
	
	- 2- 3 HS trả lời

	
	
	+ Trồng rừng

	
	
	+ Ươm cây

	
	
	+ Khai thác gỗ

	- GV treo sơ đồ YC nêu các hoạt động chính của lâm nghiệp.
	
	- HS nêu: Lâm nghiệp có hai hoạt động chính đó là : Trồng và bảo vệ rừng ; khai thác gỗ và lâm sản khác.

	- GV YC HS kể các việc của trồng và bảo vệ rừng.
	
	- HS nối tiếp nêu: ...là ươm cây giống, chăm sóc cây rừng, ngăn chặn các hoạt động phá rừng,...

	- Việc khai thác gỗ và các lâm sản khác phải chú ý điều gì?

- GV: Lâm nghiệp có hai hoạt động chính là trồng và bảo vệ rừng; khai thác gỗ và các lâm sản khác.
	
	- ... phải hợp lí, tiết kiệm không khai thác bừa bãi, phá hoại rừng.

	* Hoạt động 2: Sự thay đổi về diện tích của rừng nước ta.
	10’
	

	- GV treo bảng số liệu về diện tích rừng ở nước ta và hỏi HS:

?   Bảng số liệu thống kê về điều gì.

?  Dựa vào bảng thống kê có thể nhận xét về vấn đề gì.
	
	- HS đọc bảng số liệu và nêu: Bảng thống kê diện tích rừng của nước ta qua các năm.  Dựa vào đây ta có thể nhận xét về sự thay đổi của diện tích rừng qua các năm.

	-  YC HS thảo luận trong cặp , cùng phân tích số liệu, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
	
	- HS làm việc theo cặp. 

	?  Bảng thống kê diện tích rừng nước ta vào những năm nào.
	
	-  ...vào các năm 1980, 1995,2004.

	?  Nêu diện tích rừng của từng năm đó.
	
	+ Năm 1980: 10,6 triệu ha

+ Năm 1995: 9,3 triệu ha

	
	
	+ Năm 2005: 12,2 triệu ha

	? Từ năm 1980 đến 1995, diện tích rừng nước ta tăng hay giảm bao nhiêu triệu ha? Theo em nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó.
	
	- . ..diện tích rừng nước ta mất đi 1,3 triệu ha. Nguyên nhân chính là do hoạt động khai thác rừng bừa bãi, việc trồng rừng và khai thác rừng chưa được chú trọng đúng mức.

	? Từ năm 1995 đến 2005, diện tích rừng nước ta thay đổi như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi đó.
	
	- ...tăng thêm đựơc 2,9 triệu ha. Trong 10 năm này diện tích rừng tăng lên đáng kể là do công tác trồng rừng, bảo vệ rừng được nhà nước và nhân dân thực hiện tốt.

	- GV hỏi thêm:
	
	

	?  Các hoạt động trồng rừng, khai thác rừng diễn ra chủ yếu ở vùng nào?
	
	-  ...ở vùng núi, một phần ven biển.

	?  Điều này gây khó khăn gì cho công tác bảo vệ và trồng rừng?
	
	- Vùng núi và dân cư thưa thớt, vì vậy:

+ Hoạt động khai thác rừng bừa bãi, trộm gỗ và lâm sản cũng khó phát hiện.

+ Hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng thiếu nhân công lao động.

	- GV kết luận: Trước kia nước ta có diện tích rừng rất lớn.Từ 1980 đến 1985, hơn một triệu ha rừng đã bị biến thành đất trồng, đồi trọc do bị khai thác bừa bãi… Kết quả là từ năm 1995 đến 2004, diện tích rừng của nước ta đã tăng 2,9 triệu ha.
	
	- HS nắm bắt ý chính.

	Hoạt động 3: Ngành khai thác thuỷ sản
	8’
	

	- GV treo biểu đồ sản lượng thuỷ sản 
	
	

	+ Biểu đồ biểu diễn điều gì?
	
	-HS đọc tên và nêu biểu đồ: Biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản của nước ta qua các năm.

	+ Trục ngang của biểu đồ thể hiện điều gì?
	
	- ... thời gian tính theo năm.

	+ Trục dọc của biểu đồ thể hiện điều gì? Tính theo đơn vị nào ?
	
	- ...thể hiện sản lượng thuỷ sản, tính theo đơn vị là nghìn tấn.

	+ Các màu đỏ trên biểu đồ thể hiện điều gì?
	
	- ...thể hiện sản lượng thuỷ sản khai thác được.

	+ Các cột màu xanh trên biểu đồ thể hiện điều gì?
	
	- ...sản lượng thuỷ sản nuôi trồng được.

	- GV YC HS thảo luận … phiếu học tập.
	
	- HS  làm trên phiếu học tập.

	- GV phát phiếu học tập cho HS.
	
	

	- Cho HS trình bày ý kiến trước lớp.
	
	- Mỗi nhóm cử  đại diện trả lời một câu hỏi, HS cả lớp Nx bổ sung.

	
	
	-  1- 2 HS khá, giỏi trình bày.

	   -Em hãy cho biết  nguồn lợi hải sản mà biển mang lại cho con người? khai thác nguồn lợi đó để phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản ở vùng ven biển.
   - Hãy nêu hiểu biết về rừng ngập mặn, giá tri,  khai thác và  bảo vệ rừng ngập mặn.
- GV kết luận: Phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản vùng ven  biển và khai thác rừng ngập mặn  cần gắn với bảo vệ môi trường biển.

	
	   - Nguồn lợi hải sản mà biển mang lại cho con người là: tôm, cá cua, ngao,sò, rong biển, … 
 - Chúng ta đã khai thác nguồn lợi đó để phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản ở vùng ven biển rất phát triển.
- Vài HS nêu
- Quan sát tranh ảnh  rừng ngập mặn.

	D.Củng cố, dặn dò(2p)

- Cần phải làm gì để bảo vệ các loài thuỷ hải sản?

- HS lần lượt nêu.

- Dặn về nhà học thuộc bài, chuẩn bị bài sau.


*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
Khoa học (Tiết22)

Tre, mây, song

I. Mục tiêu 

1.KT: Sau bài học HS biết 

   - Lập bảng so sánh đặc điểm và công dụng của mây, tre , song.

   - Nhận ra một số đồ dùng th​ường ngày làm bằng mây, tre , song.

   - Nêu cách bảo quản đồ dùng làm bằng  mây, tre , song trong gia đình.

2.KN :quan sát nhận biết

3.TĐ : ...ý thức bảo quản những đồ dùng làm bằng mây, tre, song
II. Đồ dùng dạy- học

1.GV :- Thông tin hình 46, 47 SGK; 4 Phiếu ghi  bảng so sánh đặc điểm của mây, tre, song;  4 phiếu cho hoạt động 2..
  - Một số đồ dùng làm bằng mây, tre , song.

2.HS : Sgk
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu 
	            Hoạt động của thầy
	TG
	                 Hoạt động của trò

	A. O§TC

B.Kiểm tra bài cũ
 - Nêu cách ứng xử đối với ngư​ời nhiễm HIV?

C. Dạy bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Hoạt động

* Hoạt động 1 : Hoạt động nhóm.

- GV chia  4 nhóm, nêu yêu cầu hoạt động.

- Tổ chức cho HS các nhóm thảo luận.

- Tổ chức cho HS các nhóm trả lời câu hỏi.

- GV chốt ý và liên hệ thực tế.
	1’
4’
1’
12’
	-Hát

- 1;2 HS nêu cách ứng xử đối với người nhiễm HIV: bình đẳng, thân thiện và luôn có thái độ quan tâm , giúp đỡ họ
- HS  lắng nghe

- Nhắc lại đầu bài
- HS các nhóm đọc SGK thảo luận nhóm và lập bảng so sánh đặc điểm và công dụng của mây, tre ,song.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Cả lớp nhận xét bổ xung.



	* Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận.

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm và phát phiếu.

- Tổ chức cho HS các nhóm hoạt động.

- Tổ chức cho HS các nhóm trả lời câu hỏi.

- Kể tên các đồ dùng làm bằng tre, mây, song khác mà em biết?

- Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng tre, mây song có trong nhà em?

- GV chốt ý và liên hệ thực tế.
	12’
	-Các nhóm quan sát các hình 4,5,6,7 SGK trang 47 thảo luận hoàn thành phiếu:

Hình

Tên sản phẩm

Tên vật liệu

4

- Đòn gánh...

- Tre...

...Đồ dùng bằng tre thư​ờng đư​ợc gác lên gác bếp một thời gian trư​ớc khi sử dụng...


* Hoạt động kết thúc (3p)

- GV nhắc HS : Chúng ta cần có ý thức bảo quản giữ gìn các đồ vật làm bằng mây, tre, song để chúng đư​ợc bền và tạo nên vẻ đẹp cho ngôi nhà.

- Nhận xét tiết học.

*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________     
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
        Toán (TIẾT 55)
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT 

SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC tiêu :Giúp HS :

1.Kiến thức:
- Nắm và vận dụng đ​ược quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

2.Kĩ năng:
- B​ước đầu hiểu ý nghĩa của phép nhân môt số thập phân với một số tự nhiên.

3.Thái độ: 
- Rèn tính nhanh cho hs, chính xác cho HS
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (1’)

 B. BÀI CŨ (3’)

- 2 HS lên bảng làm bài tập 3, 4b 
- GV nhận xét và cho điểm HS.

* Biểu điểm: 
	-Hát

*Bài 3 

c) x = 10,9 (5đ)
d) x = 10,9(5đ)
* bài 4b

b)42,37 – 28,73 – 11, 27

= 42,37 – ( 28,73 + 11, 27) (2®)
= 42,37 – 40 (4®)
             = 2,37(4®).


C. bài mới
1.Giới thiệu bài (1’) 

- Trong tiết học hôm nay các em sẽ làm quen với phép nhân một số thập phân cho một số tự nhiên và vận dụng làm các bài tập có liên quan đến phép nhân này.
2. Giới thiệu quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên (12’)

	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 
 B. BÀI CŨ 
- 2 HS lên bảng làm bài tập 3, 4b - SGK.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

C. bài mới
1.Giới thiệu bài 
- Trong tiết học hôm nay các em sẽ làm quen với phép nhân một số thập phân cho một số tự nhiên và vận dụng làm các bài tập có liên quan đến phép nhân này.
2. Giới thiệu quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên 
a) Ví dụ 1

* Hình thành phép nhân

- GV vẽ lên bảng và nêu bài toán

Ví dụ : Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Tính chu vi của hình tam giác đó.

- GV yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác ABC.

+ 3 cạnh của hình tam giác BC có gì đặc biệt ?

+ Vậy để tính tổng của 3 cạnh, ngoài cách thực hiện phép cộng 1,2m + 1,2 + 1,2 m ta còn cách nào khác không ?

- GV nêu : Hình tam giác ABC có 3 cạnh dài bằng nhau và bằng 1,2m. Để tính chu vi hình tam giác này chúng ta thực hịên phép nhân 1,2m  
[image: image2.wmf]´

 3. Đây là phép nhân một số thập phân với số tự nhiên.

* Tìm kết qủa

- GV yêu cầu HS cả lớp trao đổi , suy nghĩ để tìm kết qủa 1,2m 
[image: image3.wmf]´

 3.

- GV yêu cầu HS nêu cách tính của mình.

- GV nghe HS trình bày và viết cách làm lên bảng nh​ư phần bài học trong SGK.

+ Vậy 1,2m 
[image: image4.wmf]´

 3 bằng bao nhiêu mét ?

* Giới thiệu cách tính

- GV nêu : Trong bài toán trên để tính được 1,2m 
[image: image5.wmf]´

 3 các em phải đổi số đo 1,2m thành 12dm để thực hiện phép tính số tự nhiên. Làm nh​ư vậy rất mất thời gian và không thuận lợi nên có cách tính như​ sau :

- GV trình bày cách đặt tính và thực hiện tính nh​ư SGK.

*L​ưu ý: Viết 2 phép nhân 12 
[image: image6.wmf]´

 3 = 36 và 1,2 
[image: image7.wmf]´

 3 = 3,6 ngang nhau để cho HS tiện so sánh.
	1’
3’

1’

12’


	-Hát
e) x = 10,9 (5đ)
f) x = 10,9(5đ)
b)42,37 – 28,73 – 11, 27

= 42,37 – ( 28,73 + 11, 27) (2®)
= 42,37 – 40 (4®)
             = 2,37(4®).t

- HS nghe và nêu lại bài toán ví dụ.

- HS  lắng nghe

- Nhắc lại đầu bài
+ Chu vi của hình tam giác ABC bẳng tổng độ dài 3 cạnh : 

                    1,2m + 1,2m + 1,2m

+ 3 cạnh của tam giác ABC đều bằng 1,2m

+ Ta còn cách thực hiện phép nhân:
                        1,2m 
[image: image8.wmf]´

 3

- HS thảo luận.

- 1HS nêu tr​ước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

1,2m = 12dm

12

                           
[image: image9.wmf]´

    3

                                36 (dm )  

                   36dm = 3,6m

Vậy 1,2 
[image: image10.wmf]´

 3 = 3,6 (m)

     1,2m 
[image: image11.wmf]´

 3 = 3,6 m

               1,2    

           
[image: image12.wmf]´

    3                 

              3,6 m          
* Ta đặt tính rồi thực hiện phép nhân như​ nhân với số tự  nhiên.

              3 nhân 2 bằng 6 , viết 6

              3 nhân 1 bằng 1 viết 1

 * Đếm thấy phần thập phân của số 1,2 có một chữ số , ta dùng dấu phẩy  tách ra ở tích một chữ số kể từ phải sang trái.

	- GV : Em hãy so sánh 1,2m  
[image: image13.wmf]´

 3 ở cả hai cách tính.

- GV yêu cầu HS thực hiện lại phép tính 1,2 
[image: image14.wmf]´

 3 theo cách đặt tính.

- GV yêu cầu HS so sánh 2 phép nhân.

12                         1,2

              
[image: image15.wmf]´

  3         và       
[image: image16.wmf]´

       3


36                         3,6

Nêu điểm giống và khác nhau ở 2 phép nhân này.

+ Trong phép tính 1,2 
[image: image17.wmf]´

 3 chúng ta đã tách phần thập phân ở tích như​ thế nào?

+ Em có nhận xét gì về số các chữ số ở phần thập phân của thừa số và của tích.

- GV : Dựa vào cách thực hiện 1,2 
[image: image18.wmf]´

 3 em hãy nêu cách thực hiện nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

b) Ví dụ 2

- GV nêu yêu cầu ví dụ : Đặt tính và tính 0,46 
[image: image19.wmf]´

 12.

- GV gọi HS nhận xét bạn làm bài trên bảng.

- GV yêu cầu HS tính đúng nêu cách tính của mình.


	
	- HS : Cách đặt tính cũng cho kết quả :    1,2 
[image: image20.wmf]´

 3 = 3,6 (m)

- HS cả lớp cùng thực hiện.

- HS so sánh, sau đó 1 HS  nêu tr​ớc lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét :

* Giống nhau về đặt tính, thực hịên tính.

* Khác nhau ở chỗ một phép tính có dấu phẩy còn một phép tính không có.
+ Đếm thấy 1,2 có một chữ số ở phần thập phân, ra dùng dấu phẩy tách ra ở tích một chữ số từ phải sang trái.

+ Thừa số có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân thì tích có bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân.

- 1 HS nêu như​ trong SGK, HS cả lớp nghe và bổ sung ý kiến.

- 2 HS lên bảng thực hịên phép nhân, HS cả lớp thực hiện phép nhân vào giấy nháp.

- HS nhận xét bạn tính đúng/sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS nêu trư​ớc lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
     0,46               
  
[image: image21.wmf]´

   12   
        92                .

      46                

     5,52  
Vậy 0,46 
[image: image22.wmf]´

 12 = 5,52                

	- GV nhận xét cách tính của HS.

3. Ghi nhớ 
+ Qua 2 ví dụ, bạn nào có thể nêu cách thực hiện phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên ?

- GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK và yêu cầu học thuộc lòng tại lớp.

4. Luyện tập 
Bài 1 :Tính

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Cho 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 phép tính, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu cách thực hiện phép tính của mình.

- GV nhận xét và cho điểm HS.
	2’

20’
	- Một số HS nêu tr​ước, cả lớp theo dõi và nhận xét.

-1HS đọc đề bài và hỏi
- HS tự làm bài.

- 4 HS lên bảng làm bài

- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

*Kết quả:  

a) 17,5

b) 20,90

c) 2,048

d) 102

	- GV gọi HS đọc kết quả tính của mình.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3
- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- 1 HS lên bảng  làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài và cho điểm HS.
	
	- HS đọc.

- HS làm bài.
*Bài giải:

  Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là:

                    42,6 x 4 = 170,4 (km)

                           Đáp số: 170,4 km


D. Củng cố, dặn dò (2’)

- Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm ntn ?

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
                    Luyện từ và câu    (TIẾT 22)
QUAN HỆ TỪ

I. MỤC tiêu 

1.Kiến thức:
- Hiểu khái niệm quan hệ từ.

2.Kĩ năng:
-  Nhận biết được một số quan hệ từ thường dùng và hiểu được tác dụng của quan hệ từ trong đoạn văn.

3.Thái độ: 
- HS biÕt sử dụng được quan hệ từ trong nói và viết.

II Đồ dùng dậy và DẠY HỌC:

1.GV: bảng phụ viết sẵn các ví dụnhư SGK và bài tập
2. hs: VBT Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 
B. BÀI CŨ  
- Gäi 2HS lên bảng đặt câu có đại từ xưng hô.

- Gäi 3 – 5 HS đọc thuộc lòng phần Ghi nhớ.

- GVNX, cho điểm HS.

* Biểu điểm: Viết câu đúng: 8đ, trình bày 2đ.Nêu đúng ghi nhớ: 6 điểm. Nêu VD về đại từ xưng hô 4đ
C. bài mới
1. Giới thiệu bài 

- Trong tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là quan hệ từ, nhận biết và tác dụng của quan hệ từ trong đoạn văn.   

2. Phần Nhận xét 

Bài 1

- Gäi 1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp. GV gợi ý cho HS:

+ Từ in đậm nối những từ nào trong câu ?

+ Quan hệ mà từ in đậm biểu diễn quan hệ gì ?

- HS phát biểu.

- GV chốt lại lời giải đúng.

KL: Những từ in đậm trong các VD trên được dùng để nối các từ trong một câu hoặc nối các câu với nhau nhằm giúp người đọc, người nghe hiểu rõ mối quan hệ giữa các từ trong câu hoặc quan hệ về ý nghĩa các câu. Các từ ấy được gọi là quan hệ từ.

+ Quan hệ từ là gì ?

+ Quan hệ từ có tác dụng gì ?

Bài 2

- Tiến hành tương tự BT1.

-Gäi HS phát biểu. GV ghi nhanh lên bảng câu trả lời đúng.

KL: Nhiều khi, các từ ngữ trong câu dược nối với nhau không phải bằng một quan hệ từ mà bằng một cặp quan hệ từ nhằm diễn tả những quan hệ nhất định về nghĩa giữa các bộ phận câu.

3. Ghi nhớ 
- Gäi 3HS đọc ghi nhớ.

- Cho HS tìm một câu trong đó có sử dụng quan hệ từ

4. Luyện tập 
- Gäi 1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Cho1HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp dùng bút chì gạch chân vào các quan hệ từ có trong các câu văn.

- Gọi HSNX bài của bạn trên bảng.

- NX, KL lời giải đúng.

Bài 1

- Gäi 1HS đọc yêu cầu.

- Cho 2HS lên bảng. HS dưới lớp làm vào vở.

- Gäi HSNX bài bạn làm trên bảng.

Bài 2

- Tiến hành tương tự như BT1.

- Gäi 1HS đọc yêu cầu.

- Cho 2HS lên bảng đặt câu. HS dưới lớp làm vào vở.

- Gäi HSNX bài bạn làm trên bảng.

- Gäi HS dưới lớp đọc câu mình đặt.

- GVNX, sửa lỗi cho HS

Bài 3
- Gäi 1HS đọc yêu cầu.

- Cho 2HS lên bảng đặt câu. HS dưới lớp làm vào vở.

- Gäi HSNX bài bạn làm trên bảng.


	1’

5’

1’

12’

18’


	-Hát

-2HS lên bảng đặt câu có đại từ xưng hô.

-3 – 5 HS đọc thuộc lòng phần Ghi nhớ.

- Ghi nhí - SGK

- HS  lắng nghe

-Nhắc lại đầu bài

- Gọi 1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- HS làm việc theo cặp. 

a) và   nối say ngây với ấm nóng (quan hệ liên hợp).

b) của nối tiếng hót dìu dặt với  Họa Mi (quan hệ sở hữu).

c) như nối không đ¬m đặc với  hoa đào (quan hệ so sánh).

Nhưng nối câu văn sau với câu văn trước (quan hệ tương phản).

+ Quan hệ từ là : từ để nối các từ trong một câu hoặc nối các câu với nhau nhằm giúp người đọc, người nghe hiểu rõ mối quan hệ giữa các từ trong câu hoặc quan hệ về ý nghĩa các câu. Các từ ấy được gọi là quan hệ từ.

a) nếu…thì…biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết – kết quả.

b) Tuy…nhưng…biểu thị quan hệ tương 

phản.

- Gäi 1HS đọc yêu cầu.
a) Chim, mây, n​ước và hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của hoạ mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc

và: nối n​ước và  hoa

của: nối tiếng hót kì diệu với hoạ mi

b) Những hạt m​ưa to và nặng bắt đầu rơi xuống nh​ư ai ném đá. 

và: nối to với nặng

nh​ư: nối rơi xuống với ai ném đá.

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại cây.

với: nối với ông nội

về: nối với giảng với từng loại cây
-1HS đọc yêu cầu.

- 2HS lên bảng đặt câu. HS dưới lớp làm vào vở.

- HSNX bài bạn làm trên bảng.

- HS dưới lớp đọc câu mình đặt a) Vì…nên…: biểu thị quan hệ nhân – quả.

b) Tuy…nhưng…: biểu thị quan hệ tương 

phản.

- 1HS đọc yêu cầu.

- 2HS lên bảng đặt câu. HS dưới lớp

+Em và An là đôi bạn thân.

+Em học giỏi văn nhưng em trai em lại học giỏi toán.

+Cái áo của em còn mới nguyên


D. Củng cố, dặn dò (3’)

+ Quan hệ từ là gì ?
+ Quan hệ từ có tác dụng gì ?

- GVNX tiết học. Dặn HS về nhà học bài. Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.
*Rút kinh nghiệm
...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
Tập làm v¨n(TIẾT 22)
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

I. MỤC tiêu 

1.Kiến thức:


- Biết cách trình bày một lá đơn kiến nghị đúng quy định, nội dung.


2.Kĩ năng:


- Thực hành viết đơn kiến nghị về nội dung cho trước. Yêu cầu: viết đúng hình thức, nội dung, câu văn ngắn gọn, rõ ràng, có sức thuyết phục.

3.Thái độ: Gd ý thức bảo vệ cuộc sống thanh bình an toàn và vệ sinh môi trường cho học sinh.
II.Giáo dục kĩ năng sống

- Ra quyết định (làm đơn kiến nghị ngăn chặn hành vi phá hoại môi trường.

- Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng.

II. CHUẨN BỊ

 1.GV: - Bảng phụ chép sẵn mẫu đơn theo yêu cầu của bài học.
 2. HS: - Có VBT, ôn lại các bước viết 1 lá đơn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 
B. bài cũ  
- GV kiểm tra, chấm bài của những HS viết bài văn tả cảnh chưa đạt phải về nhà viết lại giờ trước.

- NX bài làm của HS.

C. bài mới
1. Giới thiệu bài 
- Em đã học cách làm các loại đơn nào?
- Trong tiết học hôm nay các em sẽ học cách trình bày một lá đơn kiến nghị đúng quy định và thực hành viết lá đơn kiến nghị theo nội dung cho trước.
2. Hướng dẫn làm bài tập 
a) Tìm hiểu đề bài

- Gäi 2HS tiếp nối nhau đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm.

- Cho HS quan sát tranh minh họa 2 đề bài và mô tả lại những gì vẽ trong tranh.

- Trước tình trạng mà hai bức tranh mô tả, em hãy giúp bác trưởng thôn ( tổ trưởng tổ dân phố) làm đơn kiến nghị để các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

b) Xây dựng mẫu đơn
+ Hãy nêu những quy định bắt buộc khi viết đơn.

+ Theo em, tên của đơn là gì ?

+ Nơi nhận đơn em viết những gì ?

+ Người viết đơn ở đây là ai ?

+ Em là người viết đơn, tại sao không viết tên em ?

+ Phần lí do viết đơn em nên viết những gì?

+ Em hãy nêu lí do viết đơn cho 1 trong 2 đề bài trên.

c) Thực hành viết đơn.

- Treo bảng phụ có ghi sẵn mẫu đơn.

- Gäi 1HS làm trên bảng phụ. HS cả lớp viết vào VBT.

-Cho HS trình bày đơn vừa viết.

- NX, sửa chữa, cho điểm những HS viết đạt yêu cầu.
	1’
5’

1’

32’
	-Hát

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm
-...đơn kiến nghị, đề nghị, đơn xin ....
- HS  lắng nghe

- Nhắc lại đầu bài
+ Tranh 1: Tranh vẽ cảnh gió bão ở một khu phố. Có rất nhiều cành cây to gãy, gần sát vào đường dây điện, rất nguy hiểm.

+ Tranh 2: Vẽ cảnh bà con đang rất sợ hãi khi chứng kiến cảnh dùng thuốc nổ đánh cá làm chết cả cá con và ô  nhiễm môi trường.
+ Khi viết đơn phải trình bày đúng quy định: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên của đơn, nơi nhận đơn, tên của người viết, chức vụ, lí do viết đơn, chữ kí của người viết đơn. 

+ Đơn kiến nghị / Đơn đề nghị.

- HS tiếp nối nhau nêu. 
-Kính gửi: Công ty môi trường ..

                 UBND phường…

                 Công an…

+ Người viết đơn phải là bác tổ trưởng dân phố hoặc là bác trưởng thôn.

+ Em chỉ là người viết hộ cho bác tổ trưởng hoặc bác trưởng thôn.

+ Phần lí do viết đơn phải viết đầy đủ, rõ ràng về tình hình thực tế, những tác động xấu đã, đang, sẽ xảy ra đối với con người và môi trường sống ở đây và hướng giải quyết.

- 2HS tiếp nối nhau trình bày.

- 1HS làm trên bảng phụ. HS cả lớp viết vào VBT.

- HS trình bày đơn vừa viết.




D. Củng cố, dặn dò (3’)

- Khi nào ta viết đơn đề nghị?

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về nhà đọc đơn cho bố mẹ nghe. HS nào chưa viết đạt về nhà làm lại.

- Chuẩn bị bài: Cấu tạo của bài văn tả cảnh 
*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
An toàn giao thông (Tiết  5)

EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN Giao THÔNG ?
 I. Mục tiêu:
  1.  Kiến thức:

- HS hiểu ND, ý nghĩa các con số thống kê đơn giản về TNGT.

- HS biết phân tích nguyên nhân của TNGT theo luật GTĐB.

  2. Kĩ năng:

- HS biết và giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè và người khác.

- Biết cách đề ra các phương án đề phòng tai nạn giao thông.

  3. Thái độ:

- Tham gia các hoạt động của lớp, của Đội về bảo đảm ATGT.

- Hiểu được và phòng ngừa TNGT là trách nhiệm của mọi người.

- Nhức nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện đúng theo luật GTĐB.

 II. Đồ dùng:

- Phiếu bài tập. Tình huống về ATGT.

- 1 số số liệu về TNGT

- Một số tờ báo bạn đường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  A. Ổn định tổ chức:                                       1’           H¸t
   B. Kiểm tra bài cũ:                                        5’

- Em hãy nêu những nguyên nhân gây tai nạn giao thông? (2HS nêu)
- GV và HS cả lớp NX đánh giá.

	Hoạt động của GV
	TG
	Hoạt động của HS

	C. Bài mới:
  1. Giới thiệu bài: GT trùc tiÕp
  2. Các hoạt động:

   a. HĐ 1: Tuyên truyền

- GV chia lớp thành 4 nhóm, đọc báo tìm hiểu về số liệu đã sưu tầm, và phát biểu cảm tưởng của mình về TNGT.

- NX, đánh giá, tuyên dương.

=> KL: Để tránh TNGT ta cần nhớ:

- Chấp hành luật GTĐB

- Khi đi đường luôn chú ý để bảo đảm an toàn

- Không đùa nghịch khi đi trên đường.

  b. HĐ 2: Trò chơi: Sắm vai

- Hướng dẫn học sinh trò chơi: Sắm vai

- Cho HS chơi trò chơi.

- NX, đánh giá.

c.  HĐ 3: Lập phương án thực hiện ATGT

- GV chia lớp thành 3 nhóm và lập phương án an toàn khi tham gia giao thông.

+ Nhóm 1: Em hãy lập phương án "Đi xe đạp an toàn".

+ Nhóm 2: Em hãy lập phương án: "Đi xe máy an toàn"

+ Nhóm 3: Em hãy lập phương án: "Lựa chọn đường đi học an toàn"

- Các nhóm tổ chức thảo luận, xây dựng và lập phương án thực hiện ATGT.

- Các nhóm trình bày, nhận xét bổ sung chéo nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung và kết luận.

=> KL:  GHI NHỚ: Khi đi học hay đi chơi, cần chọn đường đi an toàn.

- Em cần giải thích và tuyên truyền vận động cho các bạn và mọi người cùng đi trên con đường an toàn.
	1’
10’
12’

10’

2’
	- HS lắng nghe và nhắc lại đầu bài : 2 HS
- HS thực hiện theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung.

- Vài hs nêu lại KL

- HS theo dõi.

- HS thực hành đóng vai.

- NX đánh giá.

- Hs thực hành theo nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.

- NX, đánh giá, bổ sung.

- Vài hs nêu lại Ghi nhớ.




D.  Củng cố dặn dò:    3’
- Nhắc lại ND chính của bài học (Ghi nhớ)

- Dặn dò học sinh thực hành những điều đã được học ở trường vào cuộc sống hàng ngày.

- Tuyên truyền vận động cho các bạn và mọi người cùng thực hiện tốt luậ GTĐB và tham gia các hoạt động về an toàn giao thông.
*Rút kinh nghiệm

...……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
Sinh hoạt lớp 
Đánh giá các hoạt động trong tuần  11
I- Mục tiêu

- Giúp HS thấy đư​ợc ưu, khuyết điểm của bản thân và của cả lớp trong tuần.

- HS nắm được kế hoạch hoạt động tuần sau.

II-Hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động của GV

1-Tổ trưởng báo cáo tình hình thi đua của tổ trong tuần.

2-Lớp trưởng nhận xét báo cáo các hoạt động các hoạt động trong tuần.              

3- GV nhận xét hoạt động của lớp:

 a) Về nề nếp:

………………………………………………………........................................................

  …………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………
b) Về học tập: 

……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 c) Về hoạt động sao nhi đồng: 

 ………………………………………………………………..........................................

  ………………………………………………………………………………………….

 d) Các hoạt động khác:

  ………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………….

             *Tuyên dư​ơng:………………………………………………………...
             *Nhắc nhở:………………………………………………………………
4-Phương hướng tuần tới:

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................

5-Lớp sinh hoạt văn nghệ, trò chơi: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	Hoạt động của HS

-TVbæ   

  sung

- HS cả lớp 

  bổ sung.

Vài HS nêu kế hoạch hoạt động của mình trong tuần  tới.


-





-





-





-
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